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dụng giường bệnh nội trú, do vậy gây quá tải bệnh 
viện. Nếu NĐTTB của Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp 
giữ ở mức 9 ngày như năm 2001 thì năm 2008 nhu 
cầu sử dụng giường bệnh nội trú của Bệnh viện Hữu 
nghị Việt Tiệp chỉ là: 9 x 33204 (số lượt bệnh nhân): 
365 (ngày) = 818 (giường). Con số này nếu so với số 
giường thực có của Bệnh viện Việt Tiệp (800 giường) 
thì sự quá tải không đáng kể. 

Bảng 6: Số ngày điều trị trung bình tại từ năm 
2001 - 2008 

Năm Bệnh viện 
Việt Tiệp 

Bệnh viện 
Trẻ em 

Bệnh viện 
Phụ Sản 

2001 9.0 6.7 4.9 
2002 9.8 7.6 4.5 
2003 10.4 7.9 4.8 
2004 10.8 6.9 5.0 
2005 9.4 6.5 4.8 
2006 11.6 8.2 5.5 
2007 10.8 8.6 7.0 
2008 12.2 9.1 5.1 

4.3. Yếu tố tâm lý của người bệnh 
Người bệnh có xu hướng đến thẳng bệnh viện 

tuyến Thành phố để điều trị, kể cả người không có 
điều kiện kinh tế. Lý do lựa chọn bệnh viện tuyến 
Thành phố là do bệnh nhân chưa tin tưởng vào khả 
năng của bệnh viện quận, huyện đồng thời cũng do 
yếu tố tâm lý của người bệnh nữa. 

Qua kết quả thăm dò ý kiến 450 người bệnh, 
chúng tôi nhận thấy có tới 91% bệnh nhân cho rằng 
chỉ có bệnh viện lớn tuyến thành phố mới có khả 

năng chữa được bệnh cho họ, 71% bệnh nhân có suy 
nghĩ là đến khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến 
thành phố để được yên tâm về mặt tâm lý, 63% bệnh 
nhân chưa tin tưởng vào khả năng của y tế tuyến 
quận, huyện.  

4.4. Tác động của Nghị định số 43/2006/NĐ-CP 
của Chính phủ 

 Theo Nghị định này, các đơn vị được quyền tự 
chủ về tài chính, do vậy các bệnh viện luôn chủ 
động thu hút, giữ bệnh nhân điều trị mặc dù quá tải 
để tăng nguồn thu cho bệnh viện, cải thiện đời sống 
nhân viên..  

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1. Số liệu thống kê bệnh viện từ 2001 đến 2008 của 
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Thay đổi một số chỉ số sinh hóa trong viêm phổi trẻ em 

 

Đào Minh Tuấn 
Đặt vấn đề 
Trong viêm phế quản phổi trẻ em, nhất là ở những 

trẻ bị viêm phổi nặng, có suy thở, có sự thay đổi một 
số chỉ số sinh học hay không? Sự biến đổi của chúng 
nếu có, ở mức độ nào. Đây là vấn đề cần được 
nghiên cứu đánh giá. Kết quả nghiên cứu này giúp 
cho khả năng tiên lượng cũng như hỗ trợ cho điều trị 
trong việc điều chỉnh các biến loạn sinh học trong 
viêm phế quản phổi trẻ em. 

Mục tiêu nghiên cứu: Tìm hiểu sự thay đổi một 
số chỉ số sinh hóa trong viêm phế quản phổi ở trẻ em 
tại khoa Hô hấp Bệnh viện Nhi Trung ương trong 1 
năm từ 8/2009 đến hết tháng 7/2010. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 
1. Đối tượng nghiên cứu.  
Bao gồm những bệnh nhi được chẩn đoán viêm 

phế quản phổi vào điều trị tại khoa Hô hấp từ tháng 
8/2009 đến hết tháng 7/2010. 

2. Phương pháp nghiên cứu.  
- Phương pháp nghiên cứu mô tả, hồi cứu. 
- Tiêu chuẩn chẩn đoán của đối tượng nghiên cứu: 

Bệnh nhi viêm phế quản phổi được chẩn đoán dựa 
theo các tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới với các 
biểu hiện lâm sàng, X-quang, cận lâm sàng. 

- Tiêu chuẩn loại trừ: Các bệnh nhi viêm phế quản 
phổi trong nhiễm trùng máu, có dị tật bẩm sinh tim 
mạch kèm theo. 

- Các bệnh nhân được chia làm 2 nhóm nghiên cứu: 
+ Nhóm 1: Viêm phổi không có suy hô hấp 
+ Nhóm 2: viêm phổi có suy hô hấp (viêm phổi 

nặng) 
- Các thông số nghiên cứu: 
+ Các đặc điểm dịch tễ lâm sàng của 2 nhóm đối 

tượng nghiên cứu 
+ Thay đổi chỉ số đường máu ở 2 nhóm đối tượng 

nghiên cứu 
+ Thay đổi chỉ số điện giải đồ ở 2 nhóm đối tượng 

nghiên cứu 
+ Thay đổi nồng độ Protit máu 
+ Thay đổi chỉ số LDH, CRP 
- Phân tích và xử lý số liệu bằng phương pháp 

thống kê y học và phần mềm EPI-Info 6.0. 
Kết quả nghiên cứu  
Một số đặc điểm dịch tễ lâm sàng của 2 nhóm 

đối tượng nghiên cứu. 
Nhóm 1: Bao gồm 288 bệnh nhi viêm phế quản 

phổi không suy hô hấp 
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Nhóm 2: Bao gồm 132 bệnh nhi viêm phế quản 
phổi có suy hô hấp 

Tuổi, giới của 2 nhóm đối tượng nghiên cứu 
Bảng 1. Tuổi, giới 

< 1 tuổi 1 - 5 tuổi > 5 tuổi Tổng số Tuổi 
 

Giới 
Nhóm 

1 
Nhóm 

2 
Nhóm 

1 
Nhóm 

2 
Nhóm 

1 
Nhóm 

2 
Nhóm 

1 
Nhóm 

2 
Nam 87 57 53 17 8 1 148 75 
Nữ 86 45 48 11 6 1 140 54 

Tổng 
số 173 102 101 28 14 2 288 132 

Nhận xét: Không có sự khác biệt về giới ở mỗi 
nhóm và tỷ lệ Nam/Nữ ở 2 nhóm cũng không thấy 
chênh lệch có ý nghĩa. Nhóm 1 và 2 có số lượng bệnh 
nhân < 1 tuổi là chủ yếu. 

Nồng độ đường máu lúc đói của 2 nhóm đối 
tượng nghiên cứu 

Bảng 2. Nồng độ đường máu 
Nồng độ đường máu 
X: 4,2-5,5mo/l 

Nhóm 1 
n = 288 

Nhóm 2 
n = 132 p 

Cao > 5,5mol/l 12 4,1% 2 1,6% > 0,05 
Bình thường:  
4,2-5,5mol/l 230 79,8% 59 44,7% < 0,01 

ThÊp < 4,2mol/l 46 15,9% 71 53,8% < 0,01 
Nhận xét: ở nhóm 1 gồm những bệnh nhân viêm 

phổi không suy thở chỉ có 46/288 = 15,9% bệnh 
nhân có biểu hiện đường máu giảm. Trong khi ở 
nhóm 2 có tới 71/132 = 53,78% số bệnh nhân hạ 
đường máu rõ rệt. 

Nồng độ Protid máu ở 2 nhóm đối tượng 
nghiên cứu 

Bảng 3. Nồng độ Protid máu toàn phần 
Nhóm 1  

(n = 205) 
Nhóm 2  
(n=102) Nồng độ Protid máu  

toàn phần 
n % n % 

p 

Cao > 80 g/l 4 1,9 2 1,05 > 0,05 
Bình thường (60 - 80g/l) 159 77,5 34 33,3 < 0,01 

Thấp < 60g/l 42 20,6 66 64,7 <0,01 
Tổng số 205 100% 102 100%  

Nhận xét: Nhóm 2 có tỷ lệ bệnh nhân giảm Protid 
máu toàn phần cao hơn rõ rệt so với nhóm 1. 

Nồng độ Urê và Creatinin trong máu 
Bảng 4. Nồng độ Urê trong máu 

Nhóm 1  
(n = 205) 

Nhóm 2 
(n=102) Nồng độ Urê 

n % n % 
p 

Cao > 7,3 mmol/l 11 7,7 19 21,6 >0,05 
Bình thường (1,7-7,3mmol/l) 129 90,8 67 76,13 >0,05 

Thấp < 1,7mmol/l 2 1,5 2 2,3 >0,05 
Tổng số 142 100% 88 100%  

Nhận xét: Giữa 2 nhóm không thấy có sự khác 
biệt có ý nghĩa về nồng độ Urê trong máu. Tỷ lệ bệnh 
nhi có nồng độ Urê cao chỉ chiếm tỷ lệ thấp ở cả 2 
nhóm (7,7% nhóm 1 và 21,6% nhóm 2). 

Nồng độ Creatinin trong máu ở 2 nhóm đối 
tượng nghiên cứu 

Bảng 5. Nồng độ Creatinin trong máu 
Nhóm 1 (142) Nhóm 2 (88) Nồng độ Creatinin 

trong máu n % n % 
p 

Cao > 95 mol/l 9 6,3 16 18,2 > 0,05 
Bình thường 

(45-95mol/l) 
131 92,2 70 79,5 > 0,05 

Thấp < 45 mol/l 2 1,5 2 2,3 > 0,05 
Tổng số 142 100 88 100  

Nhận xét: Nồng độ Creatinin trong máu ở 2 nhóm 
đối tượng nghiên cứu không có sự khác biệt có ý 
nghĩa. Đa số bệnh nhi đều có nồng độ Creatinin trong 
máu ở giới hạn bình thường. 

Nồng độ Natri máu ở 2 nhóm đối tượng nghiên 
cứu 

Bảng 6. Nồng độ Natri máu 
Nhóm 1  

(n = 206) 
Nhóm 2  
(n = 118) Nồng độ Natri máu 

n % n % 
p 

Cao > 145 mol/l 13 6,3 12 10,1 >0,05 
Bình thường 152 73,8 48 40,7 <0,05 

Thấp < 132 mol/l 41 19,9 58 49,2 <0,01 
Tổng số 206 100 118 100  

Nhận xét: Nhóm 2 có số bệnh nhi hạ Natri máu 
nhiều hơn. Đa số có rối loạn Natri máu rõ rệt. 

Nồng độ Canxi máu ở hai nhóm đối tượng 
nghiên cứu 

Bảng 7. Nồng độ Canxi máu toàn phần 
Nhóm 1 (n=206) Nhóm 2 (n=118) Nồng độ  

Canxi máu n % n % 
p 

Cao > 2,6 mol/l 3 1,5 2 1,7 >0,05 
Bình thường 171 84,5 71 60,2 <0,01 

Thấp < 2,1 mol/l 32 15,0 45 38,1 <0,05 
Tổng số 206 100 118 100  

Nhận xét: Tình trạng hạ Canxi máu toàn phần 
xuất hiện ở nhiều bệnh nhi nhóm 2 hơn nhóm 1, giữa 
hai nhóm có sự khác biệt có ý nghĩa thống kế về nồng 
độ Canxi trong máu. 

Nồng độ CRP (Protein Reaction C) trong máu 
ở 2 nhóm đối tượng nghiên cứu 

Bảng 8. Nồng độ CRP 
Nhóm 1  
(n = 216) 

Nhóm 2  
(n = 107) Nồng độ CRP 

n % n % 
p 

Bình thường 6mg/l 48 22,2 18 16,8 < 0,01 
Cao > 6mg/l 168 77,8 89 83,2 < 0,05 

Tổng số 216 100 107 100  
Nhận xét: Nồng độ CRP tăng cao rõ rệt chiếm tỷ 

lệ đa số ở nhóm 2 (83,2%), trong khi ở nhóm 1, CRP 
cao cũng xuất hiện ở 77,8% số bệnh nhi. 

Bàn luận  
Tình trạng hạ đường máu ở bệnh nhân viêm phổi 

có suy hô hấp được ghi nhận trong hơn 50% trường 
hợp. Đây thực sự là vấn đề cần đặc biệt lưu ý trong 
quá trình điều trị và theo dõi. Hạ đường máu thường 
do 2 nguyên nhân, hoặc do thiếu cung cấp, hoặc do 
tăng tiêu thụ năng lượng. Có lẽ trong viêm phổi có 
suy thở, trẻ ăn uống kém, nguồn cung cấp năng 
lượng không đủ. Hơn nữa khi khó thở, trẻ gắng sức, 
co kéo cơ hô hấp, cần tiêu thụ năng lượng nhiều cho 
co cơ. Tình trạng thiếu O2 cũng ảnh hưởng đến rối 
loạn chuyển hóa tại tế bào, sự huy động nguồn dự trữ 
Glucose từ Glycogen bị suy giảm. Tất cả những 
nguyên nhân này sẽ dẫn đến hạ đường máu Gamble 
JM và cộng sự nhận thấy có tới 48% bệnh nhân tử 
vong trong viêm phổi có biểu hiện hạ đường máu [4]. 
Tỷ lệ trẻ viêm phổi suy hô hấp phải thở máy có biểu 
hiện hạ đường máu gặp ở 29,8% theo Sankaran [8]. 
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Trong số 787 trường hợp bệnh nhân hạ đường máu ở 
viêm phổi nặng, có tới 55% hạ đường máu ở mức độ 
nhẹ, 33% hạ đường máu ở mức độ trung bình và 12% 
hạ đường máu nặng. Điều này cũng có sự liên quan 
đến tỷ lệ tử vong, được ghi nhận trong báo cáo của 
Mortensen EM và cộng sự [7]. Sự liên quan giữa hạ 
đường máu với viêm phổi do vi khuẩn Pneumoccac 
cũng được Jan IS và cộng sự nhận thấy khá rõ rệt [5]. 
Thay đổi đường máu trong viêm phổi trẻ em được mô 
tả trong nghiên cứu của Don M và cộng sự [3]. 

Giảm Protid máu là một trong những biến đổi sinh 
hóa gặp trong viêm phổi. Những trường hợp viêm phổi 
kéo dài, nặng, suy hô hấp dễ dẫn đến thiếu hụt Protid 
máu và tình trạng suy dinh dưỡng. Nghiên cứu này 
cho thấy 64,7% trường hợp đồng độ Protid máu giảm 
ở nhóm 2. Kết quả này cũng phù hợp với nghiên cứu 
của Sankaran RT và cộng sự [8]. 

Urê và Creatinin là 2 thông số đánh giá chức 
năng thận trong viêm phổi trẻ em dù ở thể nặng 
(nhóm 2), nghiên cứu của chúng tôi không nhận 
thấy có sự biến đổi rõ rệt. Điều này chứng tỏ tình 
trạng suy thận ít xảy ra. 

Điều đặc biệt quan tâm là sự giảm Natri máu và 
Canxi máu trong viêm phổi trẻ em. ở nhóm 2, số trẻ 
biểu hiện hạ Natri và hạ Canxi máu nhiều hơn hẳn 
nhóm 1. Như vậy đã có sự liên quan giữa mức độ nặng 
của viêm phổi với 2 chỉ số điện giải này. Theo Kang 
C.L và cộng sự sự giảm Natri máu ảnh hưởng đến tiên 
lượng của bệnh [6]. Hạ Natri máu được nhận ở 45,4% 
bệnh nhi viêm phổi trong nghiên cứu của Don M và 
cộng sự [2]. Đây cũng là một yếu tố nguy cơ cao ảnh 
hưởng đến tỷ lệ tử vong của bệnh nhân viêm phổi [1]. 

Chỉ số CRP có giá trị đánh giá tình trạng nhiễm 
khuẩn cũng như giúp chẩn đoán phân biệt với nguyên 
nhân do virus trong 1-2 ngày đầu của bệnh. Với 89/107  

bệnh nhân nhóm 2 có CRP cao chứng tỏ tình trạng đa 
số trẻ nhiễm khuẩn nặng. Đây cũng là một thông số có 
giá trị trong chẩn đoán và tiên lượng bệnh. 

Kết luận  
Trong viêm phổi trẻ em, nhất là thể viêm phổi có 

suy hô hấp ghi nhận thấy có sự biến loạn rõ rệt về 
các chỉ số sinh hóa như hạ đường máu, giảm Protid 
máu, đặc biệt là hạ Natri và Canxi máu. Những thông 
số này có liên quan nhiều đến tiên lượng và mức độ 
nặng của bệnh. 
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KHẢO SÁT MỘT SỐ BIẾN CHỨNG MẠCH MÁU SỚM  

Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT - ĐỒNG NAI 
 

Mai Văn Điển - Bệnh viện 175 
TÓM TẮT 
Nghiên cứu trên 97 bệnh nhân tháo đường type 2 

điều trị tại bệnh viện Thống Nhất-Đồng Nai cho thấy: Tỷ 
lệ bệnh nhân có biến chứng sớm ở mạch máu nhỏ gồm 
bệnh võng mạc là 41%, và tổn thương thận với 
microalbumin niệu 24h (+) là 42%. Tỷ lệ bệnh nhân có 
biến chứng sớm ở mạch máu lớn gồm tổn thương động 
mạch cảnh trên siêu âm là 47%. 

Từ khóa: tháo đường type 2. 
SUMMARY 
Research on 97 type II diabetes mellitus patients 

treated at Thong Nhat Hospital, Dong Nai. The results 
showed that: The early complication ratio of small 
vascular system are 41% (at retinea) and 42% (at kidney 
with positive urine microalbumin). The early complication 
ratio of large vascular system is 47% (at common carotid 
artery by echography).  

Keywords: type II diabetes. 
ĐẶT VẤN ĐỀ 

Các biến chứng mạn tính trong bệnh đái tháo đường 
typ 2 thường diễn biến âm thầm, và khi được chẩn đoán 
thì đã quá muộn, điều trị phức tạp và tỷ lệ tàn phế, tử 
vong cao. Đặc biệt, các tổn thương mạch máu nhỏ và 
lớn thường xuất hiện trước khi có các triệu chứng lâm 
sàng điển hình. Do đó, việc phát hiện sớm các tổn 
thương này có ý nghĩa quan trọng trong điều trị và dự 
phòng các biến chứng mạch máu trong bệnh đái tháo 
đường type 2. 

Trên cơ sở đó, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài 
này nhằm mục đích: Xác định tỷ lệ một số biến chứng 
mạch máu sớm ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 điều 
trị tại Bệnh viện Thống Nhất, Đồng Nai. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Đối tượng nghiên cứu. 
Gồm 97 bệnh nhân được chẩn đoán đái tháo đường 

týp 2 theo Hiệp hội ® i̧ tháo đường quốc tế - IDF năm 
2005, điều trị tại bệnh viện Thống Nhất - Đồng Nai từ 


